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V/v Hướng dẫn Kiểm tra định kỳ cuối năm học 2012- 2013 cấp tiểu học
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Dương, ngày 22  tháng 4  năm 2013


Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học và Thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường tiểu học tổ chức Kiểm tra định kỳ cuối năm học như sau:

1. Mục đích

Kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh sau khi kết thúc một giai đoạn học tập đối với từng lớp học, cấp học. Kết quả kiểm tra định kỳ cuối năm là căn cứ để xét lên lớp, xét Hoàn thành chương trình tiểu học; nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh; đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo dạy và học của nhà trường. 

2. Yêu cầu

+ Kiểm tra định kỳ là hoạt động chuyên môn của cấp học, Phòng Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc, cộng đồng trách nhiệm để đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng; phản ánh trung thực chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh; tránh hình thức hoặc chạy theo thành tích. Đồng thời không gây áp lực, tạo không khí căng thẳng cho giáo viên, học sinh và gia đình các em.

+ Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh được thực hiện theo Thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn đánh giá theo Thông tư 39/2009/TT-BGD&ĐT ngày 29/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

+ Đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập trong các trường tiểu học đánh giá theo các văn bản Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật của Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Bài kiểm tra của tất cả học sinh phải được thông báo tới gia đình học sinh và được lưu giữ tại trường.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Ra đề kiểm tra

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc chức năng và nhiệm vụ kiểm tra theo quy định. Thực hiện phân cấp quản lí, giao quyền tự chủ cho các trường trong thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh. Cụ thể:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề, đáp án, biểu điểm chấm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học đối với môn Toán, Tiếng Việt khối lớp 1 và khối 5.

+ Hiệu trưởng các trường Tiểu học chịu trách nhiệm ra đề, đáp án và biểu điểm chấm Kiểm tra định kỳ các khối lớp 2, 3, 4 đối với tất cả các môn học (Riêng đề kiểm tra đối với học sinh khuyết tật học hòa nhập Hiệu trưởng giao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy ra đề và ký duyệt).

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá quy trình ra đề, tổ chức coi, chấm và nội dung đề kiểm tra của các nhà trường.

* Quy định ra đề:

+  Đề kiểm tra phải được bảo mật theo đúng quy trình và sao in tới từng học sinh. 

+ Cấu trúc đề kiểm tra: Đề kiểm tra cần kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận (khoảng 30% nội dung trắc nghiệm, 70% nội dung tự luận).

+ Nội dung đề kiểm tra các môn học phải căn cứ vào chuẩn Kiến thức - Kỹ năng theo Chương trình tiểu học được ban hành tại Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề kiểm tra đảm bảo đánh giá sát với từng đối tượng học sinh và sắp xếp theo các mức độ: từ nhận biết đến hiểu, vận dụng sáng tạo. 

3.2. Tổ chức kiểm tra

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thành lập Ban ra đề; Hiệu trưởng các trường tiểu học thành lập Ban coi, chấm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học đối với khối lớp 1 và khối 5.

- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm thành lập Ban ra đề, Ban coi, chấm kiểm tra định kỳ cuối năm học đối với khối lớp 2, 3, 4.

- Nguyên tắc coi, chấm bài: Thực hiện theo đúng quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 + Việc coi, chấm bài Kiểm tra định kỳ do trưởng ban coi, chấm chịu trách nhiệm hướng dẫn và phân công; đảm bảo nguyên tắc giáo viên không coi, chấm bài học sinh lớp mình phụ trách. 

+ Mỗi lớp kiểm tra được bố trí 2 giáo viên coi (một giáo viên chủ nhiệm và một giáo viên khối lớp trên xuống nghiệm thu); 

+ Riêng khối lớp 5 thực hiện Kiểm tra và nghiệm thu bàn giao chất lượng học sinh thực hiện phối hợp với trường trung học cơ sở như năm học 2011- 2012. 

+ Sở giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện kiểm tra công tác tổ chức coi chấm kiểm tra định kỳ cuối năm học tại các đơn vị.

3.3. Thời gian kiểm tra

- Thời điểm kiểm tra định kỳ các khối lớp: Phòng Giáo dục chỉ đạo hoặc giao cho các trường chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra để đảm bảo thời gian quy định và phù hợp kế hoạch của địa phương.

	- Kiểm tra định kỳ khối lớp 5: Ngày 21/5/2013
Sáng
	Môn Tiếng Việt
	KT viết từ 7h30 phút

	Chiều
	Môn Toán
	Từ 14h 00


- Chấm bài Kiểm tra định kỳ khối lớp 5: Ngày 22/5/2013
3.4. Thống kê kết quả và nộp báo cáo về Sở GD&ĐT

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố nộp kết quả thống kê (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo), báo cáo tổng kết năm học bằng  văn bản và Email về Phòng Giáo dục Tiểu học Sở (nguyenduyhungthhd@gmail.com) trước ngày 28/5/2012. 
Trên đây là Hướng dẫn Kiểm tra định kỳ cuối năm học 2012 - 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu triển khai thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Tiểu học)./. 

	Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để báo cáo);

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Lưu: VP, Phòng GDTH, GDTrH.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Thị Hiền


	Trư​ờng Tiểu học Thạch Lỗi

Họ - tên học sinh:................

Lớp :..............................
	Bài  kiểm tra chất lượng cuối kỳ 2

Môn: Tiếng việt lớp 2 - (phần kiểm tra đọc)

Năm học 2012-2013


I- Đọc thành tiếng (6 điểm)

Nội dung kiểm tra: 

 
+ Học sinh đọc một đoạn văn hoặc thơ trong các bài Tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt 2,Tập hai ( do GV lựa chọn và chuẩn bị trước; ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh lên bốc thăm rồi đọc thành tiếng).

Chú ý: Tránh trường hợp 2 HS được kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau.

( Thời gian đọc mỗi học sinh không quá 1 phút)

+ Trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn đọc do GV nêu.

II- Đọc thầm và làm bài tập: (4điểm): Thời gian 30 phút.

     Đọc đoạn văn sau :

                                        Quyển sổ liên lạc .

      Ai cũng bảo bố Trung lắm hoa tay. Bố làm gì cũng khéo, viết chữ thì đẹp. Chẳng hiểu sao, Trung không có được hoa tay như thế. Tháng nào, trong sổ liên lạc, cô giáo cũng nhắc Trung phải tập viết thêm ở nhà .

     Một hôm, bố lấy trong tủ ra một quyển sổ mỏng đã ngả màu, đưa cho Trung. Trung ngạc nhiên: đó là quyển sổ liên lạc của bố ngày bố còn là một cậu học trò lớp hai. Trang sổ nào cũng ghi lời thầy khen bố Trung chăm ngoan, học giỏi. Nhưng cuối lời phê, thầy thường nhận xét chữ bố Trung nguệch ngoạc, cần luyện viết nhiều hơn. Trung băn khoăn :

· Sao chữ bố đẹp thế mà thầy còn chê ?

 Bố bảo:

· Đấy là do sau này bố tập viết rất nhiều, chữ mới được như vậy .

· Thế bố có được thầy khen không ?

 Giọng bố buồn hẳn:

· Không. Năm bố học lớp ba, thầy đi bộ đội rồi hi sinh.

                                                                                       Nguyễn Minh 

   Dựa theo nội dung bài khoanh tròn chữ cái trước các ý đúng của mỗi câu sau :

1/ Trong sổ liên lạc cô giáo nhắc Trung điều gì ?

    a.  Phải rèn chữ viết .

    b.  Phải tập viết thêm ở nhà 

    c.  Phải giữ vở cẩn thận 

2/ Bố đưa quyển sổ liên lạc cũ của bố cho Trung xem để làm gì ?

    a. Để cho Trung biết bố lúc nhỏ học cũng giỏi .

    b. Để cho Trung biết lúc nhỏ bố viết chữ rất đẹp .

    c. Để cho Trung biết lúc nhỏ bố cũng viết chữ xấu nhưng nhờ thầy khuyên bố tập viết nhiều nên ngày nay chữ mới đẹp .

3/ Những cặp từ nào sau đây cùng nghĩa với nhau :

    a.   Khéo – đẹp 

    b.   Khen - tặng

    c.   Cha – bố 


4/ Đặt câu hỏi có cụm từ  " vì sao "  cho câu sau :

     Vì khôn ngoan , sư tử điều binh khiển tướng rất tài .

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5/  Câu “Bố làm gì cũng khéo.” thuộc mẫu câu nào ?

    a.   Ai  –  thế nào ?

    b.   Ai  –  là gì ?

    c.   Ai  –  làm gì  ?

Họ và tên GV coi thi:................................................................................

Họ và tên GV chấm thi:............................................................................

Đề kiểm tra cuối học kỳ II 

Môn Tiếng Việt Lớp 2

(Phần kiểm tra viết)
I- Chính tả (nghe - viết): 5 điểm. (Thời gian 15 phút)
Bài viết: Hoa mai vàng trang 145 sách Tiếng Việt 2, tập 2.
Bài tập: Điền s/x vào chỗ chấm

- Phù …..a

đi ….a

xót …a

- Đồng …âu

…âu kim

con ..âu

II- Tập làm văn: 5 điểm  (Thời gian 15 phút)
Dựa vào những câu gợi ý sau, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4-5 câu) để nói về một loài cây mà em thích.

Gợi ý : 1. Đó là cây gì, trồng ở đâu ?

            2. Hình dáng cây như thế nào ?
            3. Hoa(quả ) có đặc điểm gì?


            4. Cây có ích lợi gì ?

Đáp án và biểu điểm lớp 2

Phần kiểm tra viết

I- Chính tả: 5 điểm.

+ Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 4 điểm.

· Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, thừa nét, thiếu nét; không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5điểm.
+ Bài tập : Mỗi ý phân biệt đúng: 0,5điểm

· Phù sa; đi xa; xót xa

· Đồng sâu; xâu kim; con sâu
Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,.....  bị trừ toàn bài 1 điểm.

.

II- Tập làm văn: 5 điểm

Bài viết đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau, được 5 điểm:

 - Viết được đoạn văn tả vÒ mét loài cây mà em thích(cây hoa, cây ăn quả, cây bóng mát,...) theo nội dung của gợi ý, độ dài bài viết từ 4 câu trở lên.

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.

Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5 1; 0,5.

Đáp án và biểu điểm lớp 2

Phần kiểm tra đọc.

I- Đọc thành tiếng: ( 6 điểm)

+ Đọc đúng tiếng, đúng từ: 3 điểm.

( Đọc sai từ 1 đến 2 tiếng: 2,5 điểm; đọc sai từ 3 đến 4 tiếng: 2 điểm; đọc sai từ 5 đến 6 tiếng: 1,5 điểm; đọc sai từ 7 đến 8 tiếng: 1 điểm; đọc sai từ 9 đến 10 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai từ 10 tiếng trở lên: 0 điểm)

+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 5 dấu câu trở lên: 0 điểm

+ Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm

( Đọc quá 1 đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 phút trở lên: 0 điểm)

+ Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 1 điểm.

( Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)

II- Đọc thầm và làm bài tập: 4 điểm 

Khoanh đúng mỗi câu được 1 điểm

Đáp án:        Câu 1: a                                    

Câu 2: c                                  

Câu 3: c                                     

Câu 4: Vì sao sư tử điều binh khiển tướng rất tài?

Câu 5: a                                     

	          Trư​ờng Tiểu học Thạch Lỗi

         Tên học sinh:...........................

          Lớp :..............................
	Bài kiểm tra chất l​ượng định kỳ cuối kỳ 2

Môn: Toán lớp 2 - Năm học 2012-2013
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)




Phần I: Phần trắc nghiệm: (3 điểm)


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:


Câu 1: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:



a. 100                b.101           c.102

d. 111

Câu 2: Nếu thứ 6 tuần này là 26 thì thứ 5 tuần trước là:




a. 17                b. 18                      c. 19


d.20


Câu 3: Tổng của 25kg +45kg là:




a. 60kg           b.70               c. 70kg


Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ trống trong phép tính 17 +15 -10 =……

                     là:


a. 22   
     b.12   
         c.32.


Câu 5: Tháng ba có:




a. 29 ngày                 b, 30 ngày          c, 31 ngày

Câu 6: Số tiếp theo để điền vào dãy số 7; 11; 15; 19..........là:

            


 a. 22                   b. 23              c.33


d.34


Câu 7: Đúng ghi §, sai ghi S. Phép tính viết đúng hay sai?

Một người đi mỗi giờ được 3 km. Hỏi người đó đi 2 giờ được bao nhiêu ki-lô-mét?


a) 2 x 3= 6(km)



b) 3 x 2 = 6(km)

Câu 8: Nối mỗi ý cột A  với số cột B cho thích hợp:

	Cột A

-Tổng của 2 và 8 là

- Tích của 2 và 8 là

- Hiệu của 8 và 2 là

- Thương của 8 và 2 là


	Cột B

4

6

16

10



Phần II: Tự luận (7 điểm)


Câu 1 ( 1,5 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

	Số bị chia
	8
	    20
	
	  28
	
	21

	Số chia
	
	      4
	 5
	
	7
	3

	Thương
	2
	
	 6
	    4
	5
	



Câu 2 (1,5 điểm): Đặt tính rồi tính: 


a) 62 + 28            b) 49 + 38            c) 924 - 612                    d) 487 - 87

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Câu 3 (2điểm): Tính độ dài đường gấp khúc có ba đoạn thẳng với các độ dài là 1m, 3dm và 5 cm.






Bài giải 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


Câu 4(2 điểm): Cho ba chữ số : 1,3,5.

a, Viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau( mỗi chữ số chỉ được viết một lần trong mỗi số.)

b. Tính tổng, hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất.

Bài giải

A, Các số có 3 chữ số ở trên đó là:...........................................................................................
B, Số lớn nhất............................; Số nhỏ nhất......................

Tổng: ............................................

Hiệu:.............................................

...........................................

 Họ và tên GV coi thi:...............................................................................


Họ và tên GV chấm thi:.............................................................................
	TRƯỜNG TH THẠCH LỖI
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA

Năm học: 2012 – 2013

Môn: Toán 3




	Câu
	Nội dung
	Điểm

	TN: 

1

2

3

4

5


	Ý a

Ý c

Ý c

Ý b

a-S; b- S; c- Đ


	0,5đ

0,5đ

0,5đ 

0,5đ 

1đ 

	TL: 

1
	- Thứ tự các số điền vào ô trống là:

   2386          7825              1928       8750  5
+ 4589      – 1879                x 7         37      1750
   6975          5946             13496         25

                                                                0
	2đ

	2
	X : 5 = 4216              X – 563 =  459                         X + X x 5 = 24

X= 4216 x 5               X = 459 + 563                          X x 6 = 24

 X= 21080                   X = 1022                                   X= 24 : 6

                                                                                       X= 4
	1,5 đ



	3
	9 m 3cm = 903cm

560 cm =56dm
2500 mm =25dm          5 hm6dam= 560.m

	1®

	4
	Bài giải

Người ta lấy ra số lít dầu là: 10715 x 3 = 32145 (l)

Trong kho còn lại số lít dầu là: 63150 - 32145 = 31005(l)

Đáp số: 31005 lít dầu
	0,5đ

0,5đ

0,5®

	5
	AEB; BEC; AMN; ADE; ABN; EBN.

                                                          A               B
                                                                         M          N 

                                                                                     

                                                                        D             E            C

	1đ


Lưu ý: HS làm cách khác mà đúng kết quả, GV vẫn cho điểm tối đa.
	          Trư​ờng Tiểu học Thạch Lỗi

         Tên học sinh:...........................

          Lớp :..............................
	Bài kiểm tra chất l​ượng định kỳ cuối kỳ 2

Môn: Toán lớp 3 - Năm học 2012-2013
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)



I - Phần trắc nghiệm :  
 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước phương án đúng


Bài 1 : Chữ số 6 trong số 2364có giá trị là: 



A . 60                  B . 6                     C. 600                   D. 600


Bài 2: 7m 5 cm =


A. 75cm                 B. 7 cm                    C. 705cm                       D. 750cm


Bài 3 :Nền nhà phòng học hình chữ nhật có chiều rộng là 5m, chiều dài phòng học đó dài khoảng :

A.80m                        B. 8 dm                               C. 8m                          D. 8 cm


Bài 4: Trong cùng một năm , ngày 27 tháng 3 là ngày thứ sáu,ngày mồng 5 tháng 4 là :

A. Thứ tư                                  B. Chủ nhật                        C. Thứ bảy
  
Bài 5: Đúng ghi Đ; sai ghi S

Tiền Việt Nam có in các loại giấy bạc mệnh giá:

a, 2000đ; 3000đ; 5000đ

b. 1000đ; 2000đ; 4000đ

c. 1000đ; 2000đ; 5000đ                               

II- Phần tự luận 


Bài 1 : Đặt tính và tính .
2386 + 4589            7825 – 1879             8750 : 5           1928 x 7

………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Bài 2: Tìm X
X : 5 = 4216                                       X – 563 =  459                         X + X x 5 = 24
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3 :  Điền số thích hợp vào chỗ chấm :





9 m 3cm =………..cm

560 cm = ...........dm




2500 mm = ………..dm          5 hm6dam= ...m
Bài 4: Một kho chứa 63150 l dầu. Người ta lấy dầu ra khỏi kho 3 lần, mỗi lần lấy 10715 l dầu.

Hỏi trong kho còn bao nhiêu lít dầu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được 6 hình tam giác? Kể tên các hình tam giác đó?                                                                                           A             B

…………………………………                             
…………………………………                                                    M          N 

……………………………………                                               

                                                                                                      D              E                C

	TRƯỜNG TH THẠCH LỖI
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA

Năm học: 2012 – 2013

Môn: Toán 2




	Câu
	Nội dung
	Điểm

	TN: 

1

2

3

4

5

6

7

8
	Ý c

Ý b

Ý c

Ý a

Ý c

Ý b

a-S; b- §
-Tổng của 2 và 8 là 10

- Tích của 2 và 8 là 16

- Hiệu của 8 và 2 là 6

- Thương của 8 và 2 là 4


	0,3đ

0,3đ

0,3đ 

0,3đ 

0,3đ 

0,3đ 

0,5đ

0,5đ

	TL: 

1
	- Thứ tự các số điền vào ô trống là:

4; 5; 30; 7; 35; 7.
	1,5đ

	2
	a, 62                         b, 49

    28                             38
     90                             87

c, 924                                        d, 487

   612                                               87
   312                                            400
	0,5 đ

1đ

	3
	Bài giải

Đổi: 1m = 100cm, 3dm = 30cm
Độ dài đường gấp khúc đó là:  100 + 30 + 5 = 135 (cm)

Đáp số: 135cm.
	0, 25đ

1đ

0,25đ

	4
	Bài giải

a) Các số có 3 chữ số là: 135; 153; 315; 351; 513; 531.

     b) Số lớn nhất: 531 ; Số bé nhất: 135  
    Tổng: 531 + 135 = 666; Hiệu: 531- 135 = 396


	1đ

0,5đ

0,5đ


	Trư​ờng Tiểu học Thạch Lỗi

Họ - tên học sinh:................

Lớp :..............................
	Bài  kiểm tra chất lượng cuối kỳ 2

Môn: Tiếng việt lớp 3 - (phần kiểm tra đọc)

Năm học 2012-2013


I- Đọc thành tiếng (6 điểm)

Nội dung kiểm tra: 

 
+ Học sinh đọc một đoạn văn hoặc thơ trong các bài Tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt 2,Tập hai ( do GV lựa chọn và chuẩn bị trước; ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh lên bốc thăm rồi đọc thành tiếng).

Chú ý: Tránh trường hợp 2 HS được kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau.

( Thời gian đọc mỗi học sinh không quá 1 phút)

+ Trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn đọc do GV nêu.

II- Đọc thầm và làm bài tập: (4điểm): Thời gian 30 phút.

Đọc đoạn văn sau : Bác Rùa Đá


Chim Bách Thanh đậu trên một cành cây bên bờ suối. Chú bắt đầu hát một điệu mới, giọng mượt mà. Bác Rùa Đá thò đầu ra khỏi mai, lim dim mắt lắng nghe tiếng hát trong trẻo. Bỗng lão Rắn Mốc bò đến, lão cuốn mình quanh cành cây dưới chân Bách Thanh như một khúc dây leo. Phốc! Lão đã ngoạm một chân Bách Thanh trong miệng. Bách Thanh thét lên đau đớn. Chú giãy giụa và lôi lão Rắn Mốc ngã xuống bờ cỏ trước mặt bác Rùa Đá. Bác vội nhích lên vài bước và cái miệng rắn như đá của bác kẹp nát cổ Rắn Mốc. Lão Rắn Mốc duỗi toàn thân, cứng đơ như một cành cây khô. Bách Thanh bị gãy một chân. Chú nén đau, bay lên cành cây, rối rít nói: “Cháu cám ơn bác Rùa Đá!” 

b . Dựa theo nội dung bài, chọn và đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.

1. Từ hát trong câu chuyện trên có nghĩa là gì?


 a.           kêu  

 b.           nói     


 c.
 hót

   2.Nhân vật nào trong câu chuyện là kẻ yếu cần được bảo vệ ?

 a.            chim Bách Thanh       

           b.            bác Rùa Đá 

          c.             lão Rắn Mốc

3. Việc làm nào dưới đây là hành động xấu?

             a.         Chim Bách Thanh hót một điệu mới   

b.         Lão Rắn Mốc ngoạm chân chim Bách 

   c.          Bác Rùa Đá kẹp cổ lão Rắn Mốc

4. Ghi lại tên sự vật nhân hóa và từ được nhân hóa trong đoạn văn trên vào các cột dưới đây: 

	STT
1.

....

.....

....

.....
	Tên sự vật được nhân hóa
..................................................

.....................................................

.......................................................

......................................................

......................................................
	Từ nhân hóa
.................................................................

........................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................


Đáp án và biểu điểm lớp 3
Phần kiểm tra đọc.

I- Đọc thành tiếng: ( 6 điểm)

+ Đọc đúng tiếng, đúng từ: 3 điểm.

( Đọc sai từ 1 đến 2 tiếng: 2,5 điểm; đọc sai từ 3 đến 4 tiếng: 2 điểm; đọc sai từ 5 đến 6 tiếng: 1,5 điểm; đọc sai từ 7 đến 8 tiếng: 1 điểm; đọc sai từ 9 đến 10 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai từ 10 tiếng trở lên: 0 điểm)

+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 5 dấu câu trở lên: 0 điểm

+ Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm

( Đọc quá 1 đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 phút trở lên: 0 điểm)

+ Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 1 điểm.

( Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)

II- Đọc thầm và làm bài tập: 4 điểm 

Khoanh đúng mỗi câu được 1 điểm

Đáp án:        Câu 1: c                                    

Câu 2: a                                  

Câu 3: b                                     

Câu 4: 
	STT
1.

2.

3.
	Tên sự vật được nhân hóa
- Chim Bách Thanh

- Rùa Đá

- Rắn Mốc.
	Từ nhân hóa
- chú; hát; thét lên đau đớn; lôi; rối rít nói: Cháu cảm ơn bác Rùa Đá

- bác; lim dim mắt, lắng nghe hát; nhích lên vài bước

- lão.


Đề kiểm tra cuối học kỳ II 

Môn Tiếng Việt Lớp 3
(Phần kiểm tra viết)
I- Chính tả (nghe - viết): 5 điểm. (Thời gian 15 phút)
Bài viết: Hạt mưa - Sách Tiếng Việt 3, tập 2/trang 119

Bài tập: Tìm và viết các từ chứa tiếng bắt đầu bằng d/r/gi, có nghĩa như sau:

- Làm cho trẻ nín khóc, vui vẻ

- Đồ dùng làm bằng tre, nứa dùng để đựng rau, quả

- Cố dùng sức lực để đạt được, để lấy được về cho mình 
II- Tập làm văn: 5 điểm  (Thời gian 15 phút)
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7-10 câu) kể một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường

Đáp án và biểu điểm lớp 3
Phần kiểm tra viết

I- Chính tả: 5 điểm.

+ Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 4 điểm.

· Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, thừa nét, thiếu nét; không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5điểm.
+ Bài tập : 1điểm

- Làm cho trẻ nín khóc, vui vẻ: dỗ (dỗ dành)

- Đồ dùng làm bằng tre, nứa dùng để đựng rau, quả: rổ

- Cố dùng sức lực để đạt được, để lấy được về cho mình : giành
Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,.....  bị trừ toàn bài 1 điểm.

.

II- Tập làm văn: 5 điểm

Bài viết đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau, được 5 điểm:

 - Viết được đoạn văn kể lại một việc làm bảo vệ môi trường của bản thân em(chăm sóc cây hoa; lao động dọn vệ sinh trường, lớp; ngăn chặn hành ddoogj làm bẩn môi trường; ...) ; độ dài bài viết từ 7 câu trở lên.

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. Các ý trong câu văn nhịp nhàng liền mạch

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.

Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5 1; 0,5.

	      Trư​ờng Tiểu học Thạch Lỗi

      Tên học sinh:................................

       Lớp :.....................................
	Bài kiểm tra chất lượng định kỳ cuối kỳ 2

Môn: Tiếng việt lớp 4 - Năm học 2012-2013
(Phần kiểm tra đọc)




I- Đọc thành tiếng (5 điểm)

Nội dung kiểm tra: 

 + Học sinh đọc một đoạn văn hoặc thơ trong các bài Tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt 4/II ( do GV lựa chọn và chuẩn bị trước; ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh lên bốc thăm rồi đọc thành tiếng).

Chú ý: Tránh trường hợp 2 HS được kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau.

( Thời gian đọc mỗi học sinh không quá 1 phút)

+ Trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn đọc do GV nêu.

II- Đọc thầm và làm bài tập: (5 điểm): Thời gian 30 phút.

a, Bài đọc: Một buổi chiều ở Đà Lạt


Một buổi chiều cuối tháng năm, mưa giông vừa tạnh. Mặt trời hé nắng vàng vàng, không khí nhẹ và trong, mát rười rượi, kích thích đến tim óc. Tôi mở cửa ra bao lơn nhìn sang rừng thông. Tôi để ý nhìn những cây thông cao, vỏ nứt nẻ, cành sần sùi, cong queo một cách mĩ thuật không ngờ. Dưới chân cây cỏ dại mọc dày, cao, lá thon thon vươn dọc ngang, lá đan dày um tùm. Tôi nhìn ra xa hơn. Hồ Đà Lạt nằm im, mặt nước xanh phản chiếu đồi núi và rừng thông xanh. Màu xanh và sự im lặng, cảnh bao la của núi rừng và không khí mát mẻ như kim châm vào da, tất cả đã nhẹ nhàng đưa óc tôi liên tưởng đến phong cảnh xứ Phần Lan mà tôi đã nhiều lần tưởng tượng thấy qua sách vở . Vấn vương trên phong cảnh , tôi còn nghe phảng phất giọng nhạc của Jean Sibeslius, người nhạc sĩ đã hô hấp được hương vị của rừng thông âm u liên tiếp, của hồ nước lặng màu ngọc bích, của cảnh sắc đặc biệt xứ Phần Lan.


Tôi đang mơ màng tưởng tượng thì chợt vang lên tiếng chim hoàng oanh hót. Tôi đưa mắt tìm xem chim đậu ở đâu mà hót. Mỗi lần nghe tiếng chim hoàng oanh là tôi phải nghĩ đến những cây bàng lá xanh mướt, vòm trời xanh có mây trắng nhẹ như bông. Đà Lạt có chim hoàng oanh hót là điều tôi không bao giờ ngờ. Nhưng kìa, trên một cành thông gãy có một chú hoàng oanh nhỏ đang mổ vỏ thông tìm mồi. Mổ nhanh nhanh một hồi rồi lại nhảy sang cành khác hót véo von. Mình chim thon thon, lông mướt, màu vàng nghệ thuật, thật hòa hợp với giọng hót ấm áp.

óc tôi vụt nhiên thấy êm ả vô cùng.

                                    (Theo Báo Tuổi trẻ)

b, Dựa vào nội dung bài tập đọc, em hãy khoanh tròn vào ý đặt trước câu trả lời đúng.
1. Tác giả liên tưởng điều gì khi ngắm cảnh Đà Lạt?
a. Tiếng chim hoàng oanh hót
 b. Phong cảnh xứ Phần Lan     c.Vòm trời xanh có mây 










trắng
nhẹ như bông

2. Những từ láy tiếng có trong bài là: 

a. rười rượi


b. mát mẻ, phảng phất, sần sùi, véo von

c. thon thon, nhanh nhanh, vàng vàng

3. Thời điểm để tác giả tả cảnh Đà Lạt là:

a. Mùa xuân            b. Mùa hè.             c. Mùa thu.

4. Màu xanh được tác giả dùng để miêu tả những sự vật nào?

a. Rừng thông, mặt hồ

b. Vòm trời, lá bàng

c. Cả a và b.

5. Trong đoạn 1 có mấy câu dùng phương pháp so sánh?

a. Một câu. Đó là: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Hai câu.Đó là: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
c. Ba câu. Đó là:

..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Tác giả đã dùng những giác quan nào để tả cảnh vật trong bài?

a.ThÞ gi¸c,thÝnh gi¸c,xóc giác
 b.VÞ gi¸c,thÞ gi¸c,xóc giác    c.ThÞ gi¸c,thÝch gi¸c,khøu giác,

7. Dấu phẩy trong câu"Một buổi chiều cuối tháng năm, mưa giông vừa tạnh." Có tác dụng gì?

a. Ngăn cách chủ ngữ và vị ngữ

b. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ

c. Ngăn cách giữa các thành phần giữ cùng chức vụ trong câu.

8. Xác định thành phần chủ ngữ- vị ngữ trong câu văn sau:

Nhưng kìa, trên một cành thông gãy có một chú hoàng oanh nhỏ đang mổ vỏ thông tìm mồi.
Họ và tên GV coi thi:.......................................................................................

Họ và tên GVchấm thi:.......................................................................................
Đề kiểm tra học kỳ II- Năm học 2012-2013
Môn Tiếng Việt Lớp 4

Phần kiểm tra viết

I- Chính tả (nghe - viết):5 điểm.

Bài viết : Tiếng cười là liều thuốc bổ (SGK-TiÕng VÞªt 4- trang 153)

Viết đoạn: "Tiếng cười........bệnh nhân".

    (Thời gian 15phút)
    Bài tập: - Tìm 3 từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm ch?

                 - Tìm 3 từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm tr?
II- Tập làm văn: 5 điểm

Đề bài: Hãy tả một cây bóng mát (hoặc cây ăn quả) mà em biết.

                     (Thời gian 35 phút)

Đáp án và biểu điểm lớp 4

Phần kiểm tra viết

I- Chính tả: 5 điểm.

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 4 điểm.

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, thừa nét, thiếu nét; không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5điểm.
+ Bài tập : 1 điểm

· Trăng trắng; trong trẻo; tròn trịa;……
· Chăm chỉ; chông chênh; chênh chếch;………
Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,.....  bị trừ toàn bài 1 điểm.

.

II- Tập làm văn: 5 điểm

Bài viết đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau, được 5 điểm:

 - Viết được bài văn miêu tả cây cối đủ 3 phần(mở bài, thân bài, kết bài) theo yêu cầu đã học (độ dài bài viết khoảng 12 câu trở lên). 

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.

Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5 1; 0,5.
Đáp án và biểu điểm.

Phần kiểm tra đọc lớp 4

I- Đọc thành tiếng: ( 5 điểm)

+ Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1 điểm.

( Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai từ 5 tiếng trở lên: 0 điểm)

+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ: 0,5 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm

+ Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: 1 điểm

( Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,5 điểm; giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm: 0 điểm)

+ Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm

( Đọc quá 1 đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 phút trở lên: 0 điểm)

+ Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 1 điểm.

( Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)

II- Đọc thầm và làm bài tập: 5 điểm 

Khoanh đúng mỗi câu từ câu 1 đến câu 4 mỗi câu được 0,5 điểm.

Đáp án:        Câu 1: b                    

Câu 2: c                    

Câu 3: b                                      

Câu 4: c                    

Câu 5: (1 điểm) a. Một câu: Màu xanh và sự im lặng, cảnh bao la của nói rừng và không khí mát mẻ như kim châm vào da, tất cả đã nhẹ nhàng đưa óc tôi liên tưởng đến phong cảnh xứ Phần Lan mà tôi đã nhiều lần tưởng tượng thấy qua sách vở.                   

Câu 6(0,5 điểm) ý a,              

Câu 7(0,5 điểm) ý b. 

Câu 8(1 điểm). 

Nhưng kìa, trên một cành thông gãy có một chú hoàng oanh nhỏ đang mổ vỏ thông tìm mồi.
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VN
	         Trư​ờng Tiểu học Thạch Lỗi

        Tên học sinh:...........................

        Lớp :.....................................
	Bài kiểm tra chất l​ượng định kỳ cuối kỳ 2    

Môn: Toán lớp 4 - Năm học 2012-2013
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)



Phần I: Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 7 trong số 437 859 là:


a. 7            b. 7 859          c 700            d. 7 000

Câu 2: Phân số 
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 bằng :


a. 
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                      b. 
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                        c.  
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                    d.
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Câu 3: Trong khoảng thời gian sau khoảng thời gian nào là ngắn nhất?

a. 600 giây


b. 20 phút


c. 1/4 giờ


d. 3/10 giờ

Câu 4: Trong các số 4570; 4620 ; 7729; 2570 số chia hết cho cả2, 5 và 3 là:


a. 4570            b. 4620             c. 7729            d.2570.

Câu 5: Điền dấu <, >, =  vào chỗ chấm cho thích hợp

a, aa x b ..... bb x a

b, bbb x a ..... aaa x b
(Với a, b, c là các chữ số.)

Phần II:TỰ luận ( 7 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm): Tính 

a) 
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c) 
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d) 5 x 
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Câu 2 (1,5 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 1kg30g = ............g


               b) 1 giờ 15phút = .................phút
c) 2 m2 49 dm2= .........dm2
Câu 3 (1,5 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 90dm, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng mảnh vườn đó (đơn vị đo là mét)?
Tóm tắt






Bài giải

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4 (1 điểm)An có 14 cái kẹo, Bình có 12 cái kẹo. Cường có số kẹo bằng trung bình số kẹo của An và Bình. Dũng có số kẹo kém trung bình cộng số kẹo của 3 bạn trên là 3 cái. Hỏi Dũng có bao nhiêu cái kẹo?

Bài giải

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5(1 điểm) Hãy viết tiếp 3 số trong dãy số sau:

a. 1; 4; 9; 25; ….; …..; ….

b. 2; 3; 6; 18; ....; ....; .....

Họ và tên GV coi thi:...............................................................................

Họ và tên GV chấm thi:.............................................................................

	TRƯỜNG TH THẠCH LỖI
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA

Năm học: 2012 – 2013

Môn: Toán 4

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	TN: 

1

2

3

4

5
	Ý d

Ý b

Ý a

Ý b

a, =; b, =


	0,5đ

0,5đ

0,5đ 

0,5đ 

1đ

	TL: 

1
	a) 
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+ 
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 = 4/10 + 5/10 = 9/10

b) 
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 - 
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+ 2 =4/6 - 3/6 + 12/6 = 13/6

c) 
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 x 
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d) 5 x 
[image: image20.wmf]7
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 : 
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= 30/ 7   x  14/5  = 12.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	2
	a) 1kg30g = 1030g


b) 1 giê 15phót = 75 phót
c) 2 m2 49 dm2=249dm2

	0,5 đ

0,5®

0,5®

	3
	Tóm tắt

CR vườn               ?                                 90dm
CD vườn                       ?
Bài giải

Chiều rộng mảnh vườn là: 90 : (4+ 5) x 4= 40dm

Chiều dài mảnh vườn là: 40 x 5/4 = 50 dm

Đổi: 40 dm = 4m; 50 dm = 5m

 Đáp số: CR 4m; CD 5m.
	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	4
	Bài giải

Cường có số kẹo là: (14 +12 ): 2= 13 (cái)

Dũng có số kẹo là: (14+ 12+13): 3 - 3 = 10 cái

Đáp số: 10 cái kẹo.
	0,25đ

0,5đ

0,25đ



	5
	a. 1; 4; 9; 25; 112; 783; 7381.

b. 2; 3; 6; 18; 108;1944;209952
	0,5đ

0,5đ


Lưu ý: HS làm cách khác ra kết quả đúng vẫn được điểm tối đa
	        Trư​ờng Tiểu học Thạch Lỗi

        Tên học sinh:...........................

         Lớp :...........................
	Bài kiểm tra chất lượng định kỳ cuối kỳ 2

      Môn: Khoa học lớp 4 - Năm học 2012-2013
( Thời gian 40 phút không kể giao đề)




Khoanh tròn vào trước ý câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 4)

Câu 1: Bộ phận nào của cây có chức năng thải ra hơi nước?
a. Lá.




b. Thân.




c. Rễ.

Câu 2: Tác hại mà bão có thể gây ra là:

a. Làm đổ nhà cửa.                       b. Phá hoại hoa màu.

c. Gây ra tai nạn cho con người      d. Tất cả các ý trên.

Câu 3: Việc nào sau đây không nên làm để phòng chống tác hại do bão gây ra?

a. Chặt bớt cành cây ở những cây to gần nhà, ven đường.

b. Tranh thủ ra khơi đánh bắt cá khi nghe tin bão sắp đến.

c. Đến nơi trú ẩn an toàn nếu cần thiết.

d. Cắt điện ở những nơi cần thiết.

Câu 4: Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo em câu nào dưới đây đúng?

a. Nước đá bốc hơi đọng ở thành cốc
b. Hơi nước trong không khí ở chỗ thành cốc bị lạnh nên ngưng tụ lại .

c. Nước đã thấm từ trong cốc ra ngoài.

Câu 5: Hãy kể năm tên con vật thuộc nhóm động vật ăn tạp?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Gần khu nhà ở của em có một xưởng mộc làm việc gần như suốt ngày đêm.

Hãy nêu hai cách mà em có thể làm để phòng chống tiếng ồn(Tiếng máy cưa, tiếng đục đẽo, tiếng gõ búa,....) mà xưởng mộc gây lên.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: Động vật cần gì để sống? Theo em nếu thiếu một điều kiện nào trong các điều trên thì động vật sẽ nhanh bị chết?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8: úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy, cây nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn. Em hãy giải thích hiện tượng đó?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ và tên GV coi thi:.......................................................................................

Họ và tên GVchấm thi:.......................................................................................

đáp án và biểu điểm

môn khoa học lớp 4

Từ câu 1 đến câu 4 mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu 1: a                  Câu 2: d               Câu 3: b             Câu 4: b     
Từ câu 5 đến câu 8 mỗi câu đúng 2 điểm

Câu 5: lợn, gà, ngan, ngỗng, vịt, cá, chuột, ....

Câu 6: Đóng các cửa nhà lại(đặc biệt là kéo rèm cửa- nếu có) và Kê nhiều đồ đạc(thậm trí treo quần áo) cạnh tường phía nhà phát ra tiếng ồn(hoặc có thể bịt kín lỗ tai.)
Câu 7:- Điều kiện để ĐV sống: Nước; ánh sáng, không khí, thức ăn

- Thiếu không khí để thở- động vật nhanh chết.

Câu 8: Khi nến cháy, khí ô-xi bị mất đi, khi ta úp cốc kín lại thì không có không khí để có thể cung cấp khí ô-xi nên nến tắt.

	Trư​ờng Tiểu học Thạch Lỗi

Tên học sinh:...........................

Lớp :.............................
	Bài kiểm tra chất lượng định kỳ cuối kỳ 2

Môn: lịch sử & địa lí lớp 4 - Năm học 2012-2013
                     ( Thời gian 40 phút không kể giao đề)


Phần lịch sử

Câu 1: Hãy điền tiếp vào chỗ trống nội dung thích hợp để phản ánh công lao to lớn của các nhân vật lịch sử sau: 

- Các vua Hùng: lập nên nhà nước Văn Lang

- Đinh Bộ Lĩnh:..................................................................................................................

- Trần Hưng Đạo:............................................................................................................

- Lương Thế Vinh:..........................................................................................................

- Lê Thánh Tông:.............................................................................................................

Câu 2:Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a. Thời Quang Trung có những loại chữ viết nào?

A. Chữ Hán


B. Chữ Quốc ngữ



C. Chữ Nôm

b. Hiện nay quy định chữ viết của nước ta là loại chữ nào?

A. Chữ Việt  


B. Chữ Hán Việt


C. Chữ Ngoại ngữ 
Câu 3: Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lí đất nước?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4:Hãy kể tên các công trình kiến trúc được xây dựng dưới thời nhà Lí, cho biết công trình đó ở đâu? Em kể tên mét di tích lịch sử của địa phương em.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Phần Địa lí.

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 4)

Câu 1: ở nước ta, đồng bằng còn nhiều đất phốn(chua), đất mặn là:

a.Đồng bằng Bắc Bộ      b.Đồng bằng duyên hải miền Trung.        c.Đồng bằng Nam Bộ.

Câu 2: Câu nào dưới đây không phải là điều kiện để phát triển hoạt động du lịch ở duyên hải miền Trung?

a. Bãi biển đẹp.                              b.  Khí hậu mát mẻ quanh năm.

      c.  Nước biển xanh trong.              d. Khách sạn, điểm vui chơi ngày càng nhiều.

Câu 3: Dân tộc ít người là dân tộc:

a. Sống ở miền núi                            b. Có số dân ít

c. Có trang phục cầu kì, sặc sỡ         d. Thường sống ở nhà sàn

e. Tất cả các ý trên.

Câu 4: Kể tên năm dãy núi chính ở vùng Bắc Bộ nước ta?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5 Nhà ở của người dân đồng bằng Nam Bộ có gì khác với nhà ở của người dân đồng bằng Bắc Bộ?
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Kể một số hoạt động khai thác tài nguyên biển ở nước ta. Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ của nước ta?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Họ và tên GV coi thi:..........................................................

Họ và tên GV chấm thi:........................................................
   Đáp án và biểu điểm.

Phần địa lí lớp 4(5 điểm)

Câu 1: 0,5 điểm, khoanh vào ý c.

Câu 2: 0,5 điểm, khoanh vào ý b.

Câu 3: 0,5 điểm, khoanh vào ý e.

Câu 4: 1 điểm: Dãy Đông Triều- Dãy Bắc Sơn-Dãy Ngân Sơn- Dãy Sông Gâm- Dãy Hoàng Liên Sơn

Câu 5: 1 điểm

Vì khí hậu nóng quanh năm, ít bão lớn nên người dân Nam Bộ thường làm nhà đơn sơ có vách và mái nhà làm bằng cây dừa nước. Nhà thường được làm ở ven sông, dọc các kênh, rạch để thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt. Hiện nay người dân Nam Bộ đã xây dựng các ngôi nhà kiểu mới, bằng gạch, xi măng, kiên cố hơn.
Câu6: 1,5 điểm, mỗi ý đúng được 1 điểm.

Đáp án:

+ Hoạt động khai thác:

-   Sản xuất muối ở vùng ven biển.  

· Đánh bắt và nuôi trồng hải sản.

· Khai thác dầu khí trên biển.

· Khai thác cát trắng

· + Nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn hải sản: Đánh cá bằng mìn, điện. Vứt rác thải, làm tràn dầu khi trở dầu trên biển gây « nhiÓm môi trường biển. Khai thác và vận chuyển khoáng sản, phát triển du lịch biển ồ ạt . ….

·  …

Đáp án và biểu điểm lớp 4

Phần kiểm lịch sử(5 điểm)
Câu 1:1 điểm. Mỗi ý 0,25 điểm

- Đinh Bộ Lĩnh:Dẹp loạn 12 sứ quân , lập lên nước Đại Cồ Việt

- Trần Hưng Đạo: Viết "Hịch tướng sĩ", lãnh đạo binh sĩ ba lần đánh thắng quân Mông Nguyên.

- Lương Thế Vinh:Trạng Lường, tác giả cuốn sách toán học nổi tiếng"Đại thành toán pháp"

- Lê Thánh Tông:Vị vua thời Lê đã cho biên soạn bộ luật Hồng Đức. Sáng lập Hội Tao Đàn và lập bia tiến sĩ.

Câu 2:1 điểm.  a- C; b- A

Câu 3: 1 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm:

Đáp án: Để quản lý đất nước nhà Hậu Lê đã:

· Vẽ bản đồ đất nước.

· Soạn Bộ luật Hồng Đức.

Câu 4: 2 điểm, - Kể tên và địa danh đầy đủ các công trình được xây dựng thời Lí: 1,5đ

- Kể đúng 1 di tích lịch sử tại địa phương: 0,5 đ

	   Trư​ờng Tiểu học Thạch Lỗi

   Tên học sinh:...........................

   Lớp :...........................
	Bài kiểm tra chất lượng định kỳ cuối kỳ 2

      Môn: Khoa học lớp 5 - Năm học 2012-2013
( Thời gian 40 phút không kể giao đề)




Khoanh tròn vào trước ý câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 4)

Câu 1: Để giảm thiệt hại cho hoa màu do côn trùng gây ra, trong trồng trọt người ta thường áp dụng biện pháp nào?

a.Phun thuốc trừ sâu.
   b. Bắt sâu          c. Diệt bướm        d.Thực hiện tất cả các việc trên
Câu 2: Bạn đang ở giai đoạn nào của cuộc đời?
a. Tuổi ấu thơ.                       b. Tuổi vị thành niên


c. Tuổi trưởng thành
Câu 3: Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào?

a. Đường hô hấp
b. Đường tiêu hóa

c. Đường máu

d. Qua da

Câu 4: Lí do nào không phải là lí do chính dẫn đến việc người ta phải tìm cách tăng năng suất cây trồng?

a. Vì người ta muốn ăn nhiều hơn


b.Vì dân số tăng nhanh

b. Vì diện tích cây trồng ngày càng bị thu hẹp

Câu 5: Đúng ghi §, Sai ghi S. 

- Thú là loài động vật:

a. Đẻ con



b. Đẻ trứng

- Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là:

a. Sự thụ phấn


b. Sự thụ tinh


c. Sự mang thai

Câu 6: Nối từ cột a với ý cột B cho thích hợp

        A




B
- Gạch , ngói         - Trong suốt, không gỉ, không hút ẩm, không bị a-xít ăn mòn, dễ vỡ

- Xi măng
          - Không hòa tan trong nước. Gặp nước chóng khô kết tảng, cứng như đá

- Thủy tinh
        - Đàn hồi; cách điện, nhiệt. ít biến đổi khi gặp nóng lạnh.Tan trong xăng,dầu

- Cao su

- Xốp, bề mặt thường có lỗ nhỏ li ti, dễ vỡ

Câu 7: Khi nước chanh hoặc giấm chua rớt ra mâm đồng mà ta không lau, rửa ngay. Có hiện tượng gì xảy ra? Em hãy giải thích tại sao?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8: Nêu vai trò của môi trường tự nhiên đối với con người? Kể tên 3 việc làm của em dÓ bảo vệ môi trường tự nhiên.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 9: Kể tên các nguồn năng lượng mà nước ta đã khai thác sử dụng? Nguồn năng lượng nào đang ngày càng cạn kiệt.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ và tên GV coi thi:.......................................................................................

Họ và tên GVchấm thi:.......................................................................................

đáp án và biểu điểm

môn khoa học lớp 5
Từ câu 1 đến câu 4 mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu 1: d                  Câu 2: b               Câu 3: b             Câu 4: a     
Câu 5(1 điểm): - a-Đ; b-S

· a- S; b- Đ; c- S

Từ câu 6 đến câu 8 mỗi câu đúng 2 điểm

Câu 6:         A




B
- Gạch , ngói         - Trong suốt, không gỉ, không hút ẩm, không bị a-xít ăn mòn, dễ vỡ

- Xi măng
          - Không hòa tan trong nước. Gặp nước chóng khô, kết tảng cứng như đá

- Thủy tinh
        - Đàn hồi; cách điện, nhiệt. ít biến đổi khi gặp nóng lạnh.Tan trong xăng,dầu

- Cao su

- Xốp, bề mặt thường có lỗ nhỏ li ti, dễ vỡ

Câu 7:- Có lớp gỉ đồng màu xanh sùi lên. Vì đồng bị axit chanh ăn mòn(Sự biến đổi hóa học)

Câu 8: + Vai trò(3 vai trò cơ bản): Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở; Cung cấp tài nguyên thiên nhiên; Tiếp nhận các chất thải của con người trong sinh hoạt, trong sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.

+ 3 việc làm: HS tự liên hệ

Câu 9(1 điểm): Năng lượng gió; mặt trời; nước chảy; năng lượng từ than đá, khí đốt, xăng dầu

- Nguồn than và dầu khí đang ngày càng cạn.

	         Trư​ờng Tiểu học Thạch Lỗi

         Tên học sinh:...........................

          Lớp :.............................
	Bài kiểm tra chất lượng định kỳ cuối kỳ 2

Môn: lịch sử & địa lí lớp 5 - Năm học 2012-2013
                     ( Thời gian 40 phút không kể giao đề)


Phần lịch sử

Câu 1: Hãy điền tiếp vào chỗ trống nội dung thích hợp để phản ánh công lao to lớn của các nhân vật lịch sử sau: 

- Phan Đình Phùng: Lãnh đạo khởi nghĩa Hương Khê

- Nguyễn Thiện Thuật:..................................................................................................................

- Tôn Thất Thuyết:............................................................................................................

- Hồ Chí Minh:..........................................................................................................

- Võ Nguyên Giáp:.............................................................................................................

Câu 2:Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a. Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc là:

A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

B. Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta

C. Tất cả các ý trên.

b. Hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau phong trào "Đồng Khởi" là:

A. Đấu tranh chính trị.  


B. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.


C. Đấu tranh vũ trang. 
Câu 3: Nêu tóm tắt nội dung chính của Hiệp định Pa-ri?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4: Từ những hiểu biết của bản thân về Bác Hồ. Em hãy viết một đoạn văn ngắn về cuộc đời cách mạng của Bác?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Phần Địa lí.

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Vai trò của rừng đối với đời sống sản xuất là: 
a. Điều hòa khí hậu

b. Che phủ đất. 

c. Chống xói mòn đất

d. Cung cấp sản vật, gỗ quý

e. Tất cả các ý trên

Câu 2: Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là: 

a. Hà Nội, Hải Phòng

b. Hà Nội, Thành phố Hồ chí Minh

c. Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh

Bãi biển đẹp.                              b.  Khí hậu mát mẻ quanh năm.

Câu 3: Đúng ghi §, sai ghi S

- Sông Mê-kông chảy qua nước:


Trung Quốc



Malaixia


Thái Lan



Việt Nam


Lào




Campuchia

Câu 4: Kể tên các đại dương trên thế giới? Cho biết độ sâu lớn nhất thuộc về đại dương nào?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5 : Vì sao khu vực Đông Nam ¸ sản xuất được nhiều lúa gạo? Tổ chức liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có tên là gì?.
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Câu 6: Tỉnh em nằm ở vị trí nào trên lãnh thổ nước ta? Có đặc điểm gì về khí hậu và có thế mạnh phát triển ngành kinh tế gì?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Họ và tên GV coi thi:..........................................................

Họ và tên GV chấm thi:........................................................
Đáp án và biểu điểm lớp 5
Phần kiểm lịch sử(5 điểm)
Câu 1:1 điểm. Mỗi ý 0,25 điểm

- Phan Đình Phùng: Lãnh đạo khởi nghĩa Hương Khê

- Nguyễn Thiện Thuật: Lãnh đạo khởi nghĩa Bãi Sậy

- Tôn Thất Thuyết: Lãnh đạo cuộc phản công kinh thành Huế

- Hồ Chí Minh: Khai sinh ra nước VN dân chủ cộng hòa

- Võ Nguyên Giáp: Tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Câu 2:1 điểm.  a- C; b- B

Câu 3: 1.5 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm:
Đáp án: - Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của VN; 

- Mĩ phải rút toàn bộ quân Mĩ, quân đồng minh ra khỏi VN. Chấm dứt dính líu quân sự ở VN; -  Mĩ phải có trách nhiệm trong việc xây dựng hòa bình ở VN
Câu 4: 1.5 điểm, - Viết đoạn văn có độ dài từ 4-5 câu kể về cuộc đời hoạt động cảu Bác - Nội dung viết có thật, tương đối đầy đủ, chính xác(theo chương trình học);- Câu văn đúng ngữ pháp giàu hình ảnh, có cảm xúc; - không mắc lỗi chính tả, chữ rõ ràng sạch đẹp.
   Đáp án và biểu điểm.

Phần địa lí lớp 4(5 điểm)

Câu 1: 0,5 điểm, khoanh vào ý e.

Câu 2: 0,5 điểm, khoanh vào ý b.

Câu 3: 0,5 điểm, Sông Mê-kông chảy qua các nước: Trung Quốc; Thái Lan; Việt Nam; Lào; Campuchia(Đ)

- không chảy qua Malaixia(S)

Câu 4: 1 điểm: Thái Bình Dương; Đại Tây Dương; ấn Độ Dương; Bắc Băng Dương

- Độ sâu lớn: Thái Bình Dương

Câu 5:1điểm.  ĐNA sản xuất nhiều lúa gạo do có nhiều đồng bằng đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm.

T/c đó có tên ASEAN
Câu6:1,5 điểm. Tỉnh Hải Dương nằm ở (phía đông) đồng bằng Bắc Bộ. Có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm mưa nhiều. Một năm khí hậu chia làm 4 mùa rõ rệt(xuân, hạ, thu, đông)

- Khí hậu thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm cây lương thực, thực phẩm và cây ăn quả, đặc biệt là sản xuất cây rau màu vụ đông. Hiện nay tỉnh cũng đang phát triển các khu công nghiệp lớn
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